
 

VĂN HÓA VÀ VĂN MINH, GIÁ TRỊ VÀ CON NGƯỜI - 
NHỮNG KHÁI NIỆM CÔNG CỤ CHỦ YẾU 
TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI  

(tiếp theo và hết) 

Hồ Sĩ Quý(*) 

tổng thuật 

III. Giá trị và giá trị truyền thống  

1. Định nghĩa khái niệm Giá trị của 
Từ điển bách khoa triết học: “Giá trị  là 
thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong 
các tài liệu triết học và xã hội học dùng 
để chỉ ý nghĩa văn hóa và xã hội của các 
hiện tượng. Về thực chất, toàn bộ sự đa 
dạng của hoạt động người, của các quan 
hệ xã hội, bao gồm cả những hiện tượng 
tự nhiên có liên quan, có thể được thể 
hiện là các "giá trị khách quan" với tính 
cách là khách thể của quan hệ giá trị, 
nghĩa là, được đánh giá trong khuôn 
thước của thiện và ác, chân lý và sai 
lầm, đẹp và xấu, được phép và cấm kỵ, 
chính nghĩa và phi nghĩa, v.v... 

Khi định hướng đối với hoạt động 
của con người, phương thức và tiêu 
chuẩn được dùng làm thể thức đánh giá 
sẽ định hình trong ý thức xã hội và 
trong văn hóa thành các "giá trị chủ 
quan" (bảng đánh giá, mệnh lệnh và 
những điều cấm, mục đích và ý đồ... 
được thể hiện dưới hình thức các chuẩn 

mực). Giá trị khách quan và giá trị chủ 
quan là hai cực của quan hệ giá trị của 
con người với thế giới” (19, tr.732-733).  

2. Định nghĩa khái niệm Giá trị của 
Bách khoa thư văn hóa học thế kỷ XX: 
“Giá trị là thành phần quan trọng nhất 
của văn hóa con người bên cạnh các 
chuẩn mực và các lý tưởng. Sự tồn tại 
của giá trị bắt rễ sâu trong tính tích cực 
của chủ thể sáng tạo văn hóa, trong sự 
đối thoại của chủ thể sáng tạo với người 
khác. Giá trị định hướng không chỉ đối 
với các lĩnh vực hiện tồn mà còn đối với cả 
các ý nghĩa và các chuẩn mực có thể” (20). 

3. Định nghĩa khái niệm Giá trị của 
Cl. Kluckhohn: “Giá trị là quan niệm về 
điều mong muốn đặc trưng hiện hay ẩn 
cho một cá nhân hay một nhóm và ảnh 
hưởng tới việc chọn các phương thức, 
phương tiện hoặc mục tiêu của hành 
động" (trích theo: 21, tr.156).(*) 

                                           
(*) GS. TS., Viện Thông tin Khoa học xã hội. 
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4. Truyền thống, dù được tiếp cận 
theo quan điểm nào, cũng đều được hiểu 
là những hiện tượng văn hoá - xã hội 
(bao gồm các giá trị, các chuẩn mực giao 
tiếp, các khuôn mẫu văn hoá, các tư 
tưởng xã hội, các phong tục, nghi thức 
xã hội, các thiết chế xã hội, v.v...) được 
bảo tồn qua năm tháng trong đời sống 
vật chất và tinh thần của các cộng đồng 
xã hội khác nhau (nhân loại hoặc giai 
cấp, dân tộc hoặc liên dân tộc, nhóm xã 
hội hoặc cá nhân, v.v...) và có thể được 
chuyển giao từ thế hệ này qua thế hệ 
khác. Những định nghĩa khác nhau về 
khái niệm truyền thống tựu trung đều 
có những nội hàm như trên (11, tr.107). 

- Có quan điểm cho rằng, dường như 
truyền thống nào cũng tốt đẹp và bởi 
thế nên nó không cần phải được sửa đổi, 
rằng dường như mọi môi trường văn hoá 
đều là lành mạnh với tất cả mọi thành 
viên của nó. Magoroh Maruyama, nhà 
khoa học luận người Mỹ, Giáo sư Đại 
học Gakuin, Tokyo, đã phê phán gay gắt 
và coi quan điểm này đích thực là sai 
lầm (xem: 22).  

- Thực ra, điều này đã được cảnh 
báo từ rất sớm. Chẳng hạn, Indira 
Gandhi viết: “Không phải chỉ có sự khôn 
ngoan mà cả sự điên rồ của các thế kỷ 
đã qua đè nặng lên chúng ta. Làm người 
thừa kế là chuyện nguy hiểm” (23). Hay, 
trước đó nữa, chính K. Marx đã nêu ra 
tư tưởng rất điển hình cho những đánh 
giá về khuyết tật và hạn chế của truyền 
thống: “Truyền thống của tất cả các thế 
hệ đã chết đè nặng như quả núi lên đầu 
óc những người đang sống. Và ngay khi 
con người có vẻ như là đang ra sức tự 
cải tạo mình và cải tạo sự vật, ra sức 
sáng tạo một cái gì chưa từng có, thì 
chính... họ lại sợ sệt cầu viện đến những 
linh hồn của quá khứ” (24, tr.145). 

IV. Con người và phát triển con người 

1. Những định nghĩa tiêu biểu 
trước Marx về con người 

- Con người là thước đo của vạn vật 
(Protagore). 

- Bẩm sinh, con người là một động 
vật chính trị (Aristote). 

- Con người - cây sậy biết tư duy. Sự 
vĩ đại của con người là ở trong phương 
thức suy nghĩ của nó (Pascal). 

- Con người là một giá trị và là giá 
trị  cao nhất (D. Diderot). 

- Con người - động vật biết chế tạo 
công cụ lao động (B. Franklin). 

- Con người là một động vật kinh tế 
(F. W. Taylor). 

- Con người là thực thể độc nhất vô 
nhị. Con người là mục đích tự thân 
(Kant). 

2. Con người và phát triển con 
người trong quan niệm của Marx 

Những nội dung thuộc phần này 
được trình bày theo cách sử dụng lại 
những mệnh đề mà Marx và Engels đã 
dùng. Có thể tìm xuất xứ chính xác của 
những mệnh đề này trong cuốn "Con 
người và phát triển con người trong 
quan niệm của K. Marx và F. Engels" do 
Hồ Sĩ Quý chủ biên (6). 

a. Con người là thực thể tự nhiên có 
tính người (Định nghĩa của K.Marx về 
con người (25; 26, tr.234; xem thêm: 27) 

- Con người là một bộ phận của tự 
nhiên; giới tự nhiên là thân thể vô cơ 
của con người. 

- Bản chất của con người tự nhiên 
chỉ tồn tại đối với con người xã hội. 

- Con người - động vật biết chế tạo 
công cụ lao động. Lao động đã sáng tạo 
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ra bản thân con người. 

- Con người là sản phẩm của lao 
động. 

- Con người - một động vật xã hội. 

- Con người tạo ra hoàn cảnh đến 
mức nào thì hoàn cảnh cũng tạo ra con 
người đến mức đó. 

- Con người sinh học không cần sự 
thừa nhận, con người xã hội phải được 
sự thừa nhận của người khác. 

- Những cá nhân con người hiện 
thực là tiền đề hiện thực của nhận thức 
con người. Về sau, khoa học tự nhiên 
bao hàm trong nó khoa học về con người 
cũng như khoa học về con người bao 
hàm trong nó khoa học tự nhiên; đó sẽ 
là một khoa học. 

b. Trong tính hiện thực của nó, bản 
chất con người là tổng hoà những mối 
quan hệ xã hội 

- Hegel quy sự tha hoá hiện thực 
của bản chất con người thành sự tha 
hoá của tự ý thức. Feuerbach không 
nhìn thấy bản chất xã hội của con 
người. Các nhà kinh tế học tư sản cũng 
không hiểu bản chất con người. 

- Đời sống xã hội, về bản chất, là có 
tính chất thực tiễn. Tất cả những sự 
thần bí đang đưa lý luận đến chủ nghĩa 
thần bí đều được giải đáp một cách hợp 
lý trong thực tiễn của con người và 
trong sự hiểu biết thực tiễn ấy. 

- Con người bẩm sinh đã là một 
động vật xã hội. Xã hội là sự thống nhất 
bản chất đã hoàn thành của con người 
với tự nhiên. 

- Xã hội là biểu hiện tổng số những 
mối liên hệ và những quan hệ của các cá 
nhân đối với nhau. 

- Nếu như con người bẩm sinh đã là 
sinh vật có tính xã hội thì do đó con 
người chỉ có thể phát triển bản tính 
chân chính của mình trong xã hội. 

c. Con người - đó là những cá nhân 
hiện thực, là hoạt động của họ và những 
điều kiện sinh hoạt vật chất của họ, 
những điều kiện mà họ thấy có sẵn cũng 
như những điều kiện do hoạt động của 
chính họ tạo ra. 

Không thể nhận thức con người 
bằng tư duy siêu hình. 

- Gốc rễ của con người chính là bản 
thân con người. 

- Con người trước hết cần phải ăn, 
uống, chỗ ở và mặc đã, rồi mới có thể 
làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, 
tôn giáo và v.v... 

- Hoạt động sống của con người như 
thế nào thì họ như thế ấy. Con người là 
như thế nào, điều đó ăn khớp với sản 
xuất của họ, với cái mà họ sản xuất ra 
cũng như với cách mà họ sản xuất. 

- Xã hội sản xuất ra con người thế 
nào thì con người cũng sản xuất ra xã 
hội như thế. 

- Những quan hệ kinh tế - cơ sở xuất 
phát để giải thích các hiện tượng lịch sử. 

- Phân công lao động làm cho con 
người bị thu nhỏ lại. 

- Xã hội tư bản chủ nghĩa – một 
bước tiến của văn minh nhân loại. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, quan hệ lẫn nhau của 
toàn bộ nền sản xuất chi phối những 
người hoạt động trong sản xuất như một 
quy luật mù quáng.  

- Tư tưởng tác động trở lại cơ sở hạ 
tầng kinh tế và có thể biến đổi cơ sở hạ 
tầng ấy. Điều này là đương nhiên. 
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- Quan hệ sản xuất là tất yếu, 
khách quan đối với con người. Bản thân 
con người thay đổi và phát triển trong 
quá trình sản xuất vật chất. 

- Tồn tại xã hội của con người quyết 
định ý thức của nó. Với quan niệm duy 
vật về lịch sử, chủ nghĩa duy tâm đã bị 
tống ra khỏi nơi ẩn náu cuối cùng. 

- Con người tự làm ra lịch sử một 
cách có ý thức. Với con người, chúng ta 
đi vào lịch sử. 

d. Xã hội không thể giải phóng cho 
mình được, nếu không giải phóng cho 
mỗi cá nhân riêng biệt 

- Thiên nhiên không sinh ra quan 
hệ bóc lột. Con người trước hết là kẻ đại 
biểu cho những quan hệ và những lợi 
ích giai cấp nhất định. 

- Tha hóa biến đời sống có tính loài 
của con người thành phương tiện để duy 
trì đời sống cá nhân. Nó làm cho đời sống 
cá nhân trở thành mục đích của đời sống 
có tính loài. 

- Tha hoá làm cho quan hệ giữa 
người với người bị biến thành quan hệ 
giữa vật với vật. Tha hoá làm cho thế 
giới vật phẩm càng tăng giá trị thì thế 
giới con người càng mất giá trị. 

- Giai cấp hữu sản và giai cấp vô 
sản đều là sự tha hoá của con người. 
Xoá bỏ tha hoá, nghĩa là con người từ 
tôn giáo, gia đình, nhà nước, v.v... quay 
trở về tồn tại con người. 

- Giải phóng chính trị là quy con 
người, một mặt, thành viên của xã hội 
công dân, thành cá nhân vị kỷ, độc 
lập, và mặt khác, thành công dân của 
nhà nước, thành pháp nhân. 

- Bất kỳ sự giải phóng nào cũng bao 
hàm ở chỗ là nó trả thế giới con người, 

những quan hệ của con người về với bản 
thân con người. 

- Trình độ giải phóng phụ nữ là 
thước đo tự nhiên của sự giải phóng con 
người. 

e. Sự phát triển tự do của mỗi người 
là điều kiện cho sự phát triển tự do của 
tất cả mọi người 

- Sự phát triển phong phú của bản 
chất con người, coi như là một mục đích 
tự thân.  

- Con người khẳng định sự tồn tại 
của mình là tồn tại chính trị. 

- Quan niệm về bình đẳng là cái gì 
cũng được, nhưng quyết không phải là 
một chân lý vĩnh cửu.   

- Có một xã hội mà trong đó sự phát 
triển độc đáo và tự do của các cá nhân 
không còn là lời nói suông. 

- Làm chủ tự nhiên, xã hội và bản 
thân – con người trở thành tự do. Từ 
hưởng theo năng lực đến hưởng theo 
nhu cầu. 

- Vương quốc của tự do chỉ bắt đầu ở 
nơi nào có sự chấm dứt thứ lao động do 
cần thiết. Vương quốc của tự do nằm ở 
bên kia lĩnh vực sản xuất.  

- Từ vương quốc của tất yếu sang 
vương quốc của tự do. Con người bắt 
đầu tự giác làm ra lịch sử của mình. 

3. Phát triển con người 

a. Cuối thế kỷ XX, con người lại 
một lần nữa được coi là chiếm vị trí 
trung tâm của sự phát triển. Lần này, 
người ta không nhắc tới Teilhard de 
Chardin và thuyết Anthropocentrism 
của ông, cũng không tôn vinh một tư 
tưởng gia cụ thể nào đó lên tầm "cha đẻ 
của học thuyết". UNDP được coi là tổ 
chức quốc tế có công trong việc đề cao 
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con người, thừa nhận con người là 
nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết 
định, là mục tiêu của sự phát triển. 
Triết lý tổng quát thường được nhắc tới 
là: con người giữ vị trí trung tâm của 
sự phát triển kinh tế - xã hội. Những 
cách hiểu ít nhiều phiến diện như coi 
tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với 
phát triển; chú trọng phát triển nhưng 
vô tình hoặc cố ý bỏ quên con người; 
nhìn con người chỉ như là công cụ, là 
phương tiện của sự phát triển, v.v... bị 
phê phán gay gắt. 

Tuyên ngôn của UNDP về phát 
triển con người: “Của cải đích thực của 
một quốc gia là con người của quốc gia 
đó. Và mục đích của phát triển là để tạo 
ra một môi trường thuận lợi cho phép 
con người được hưởng cuộc sống dài lâu, 
khoẻ mạnh và sáng tạo. Chân lý giản 
đơn nhưng đầy sức mạnh này rất hay bị 
người ta quên mất trong lúc theo đuổi 
của cải vật chất và tài chính” (28) . 

Phù hợp với trào lưu tiến bộ của tư 
tưởng nhân loại, tại Đại hội VIII, Đảng 
Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: cần 
phải quán triệt quan điểm “lấy việc 
phát huy nguồn lực con người làm yếu 
tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và 
bền vững” (9, tr.85). Văn kiện Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 
khoá VIII, còn nói rõ: “Tất cả vì con 
người, vì hạnh phúc và sự phát triển 
phong phú, tự do, toàn diện của con 
người” (29, tr.56).  

b. Triết lý con người là trung tâm 
của UNDP có phạm trù hạt nhân của nó 
là phát triển con người, được đưa ra 
năm 1990 cùng với Báo cáo đầu tiên về 
phát triển con người. Từ đó đến nay, 
Báo cáo phát triển con người (Human 

Development Report) đã được UNDP 
xuất bản thường niên. Ngoài ra, bên 
cạnh Báo cáo chung của UNDP, còn có 
hơn 100 nước, dưới sự điều phối của 
UNDP, đã công bố Báo cáo Phát triển 
con người của riêng mình. Báo cáo của 
Việt Nam được xuất bản lần đầu năm 
2001 với chủ đề "Đổi mới và sự nghiệp 
phát triển con người"; Năm 2007, Báo 
cáo phát triển con người Việt Nam tiếp 
theo đã được công bố. 

Công lao đề xướng khái niệm phát 
triển con người được coi là thuộc về 
Mahbub Ul Haq, người thiết kế và chỉ 
đạo thực hiện Báo cáo Phát triển con 
người đầu tiên, năm 1990. Theo những 
tài liệu có liên quan (28), nội dung chủ 
yếu của khái niệm này thường được 
trình bày: 1/ Là quá trình tăng cường 
các khả năng (hoặc các cơ hội) cho sự 
lựa chọn của con người; 2/ Là sự mở 
rộng các lựa chọn cho mọi người. Tư 
tưởng về sự tăng cường và mở rộng các 
lựa chọn cho mọi người được giải thích 
như sau: 

- “Phát triển con người là quá trình 
mở rộng các lựa chọn của dân chúng - 
những gì mà dân chúng làm và có thể làm 
trong cuộc sống của họ” (xem: 31-34). 

- Các năng lực của con người cần 
được mở rộng bao gồm các năng lực sinh 
thể (mà trước hết là sức khỏe) và các năng 
lực tinh thần (mà trước hết là tri thức). 

- Các hoạt động của con người cần 
được mở rộng bao gồm các hoạt động lao 
động và nghỉ ngơi. Quá trình lựa chọn 
này (bao gồm cả sự tự do về chính trị, 
việc bảo đảm các quyền con người và 
quyền cá nhân) được mở rộng có nghĩa 
là con người được sống trong môi trường 
mà ở đó khả năng sáng tạo, sống khỏe 
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mạnh, được học hành và trường thọ... 
tăng lên. 

Theo các chuyên gia UNDP, con 
người chiếm vị thế trung tâm của sự 
phát triển ở đây được hiểu rất cụ thể. 
Trung tâm, nghĩa là con người đóng vai 
trò quyết định ở cả “đầu vào”, ở cả “đầu 
ra” và trong toàn bộ quá trình phát 
triển.  ở “đầu vào”, nhân tố quyết định 
sự phát triển là vốn con người, tiềm 
năng con người. ở “đầu ra”, mục tiêu 
của sự phát triển là chất lượng sống, 
phát triển con người, hạnh phúc con 
người. Trong suốt quá trình phát triển, 
nhân tố quyết định là nguồn nhân lực, 
là nguồn lao động, con người là động lực 
của sự phát triển.  

c. Theo quan điểm coi con người có 
vị trí trung tâm của sự phát triển, thì sẽ 
là không đầy đủ nếu trình độ phát triển 
của một xã hội chỉ được đánh giá bằng 
thu nhập quốc dân, bằng tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, bằng số lượng của đội 
ngũ lao động, hay bằng các chỉ tiêu nào 
đó về mặt tiện nghi đời sống. Phát triển 
xã hội xét cho cùng là phát triển con 
người; ý nghĩa của mọi sự phát triển, 
trên thực tế, không nằm ở đâu khác 
ngoài sự phát triển của con người. 
UNDP đã phê phán, khuyến cáo những 
quan điểm ít nhiều phiến diện như coi 
phát triển đơn thuần chỉ là phát triển 
kinh tế hay công nghệ; coi tăng trưởng 
kinh tế đồng nghĩa với phát triển; chú 
trọng phát triển nhưng vô tình hoặc cố ý 
bỏ quên con người; nhìn con người chỉ 
như là công cụ, là phương tiện của sự 
phát triển, v.v...  

d. Về bộ công cụ các chỉ số phát 
triển con người (HDI)  

Từ năm 1990, khi công bố Báo cáo 
đầu tiên về phát triển con người, UNDP 

đã đưa ra chỉ số phát triển con người 
(HDI – Human Development Index) để 
đo đạc những khía cạnh cơ bản của 
năng lực con người.  

HDI là một hệ tiêu chí có ý nghĩa 
đặc biệt đối với phát triển bền vững nói 
chung. Hệ tiêu chí này bao gồm hàng 
loạt các chỉ số thể hiện chất lượng sống 
(phản ánh qua chỉ số kinh tế - mức thu 
nhập quốc dân, thu nhập quốc dân bình 
quân/người), năng lực sinh thể của 
người dân (phản ánh qua chỉ số tuổi 
thọ), và năng lực tinh thần của người 
dân (phản ánh qua chỉ số giáo dục). 

- Hiện nay, trong các Báo cáo phát 
triển con người, số lượng các chỉ số được 
đo đạc đã bổ sung thêm nhiều; báo cáo 
2007/2008 đã xuất hiện gần 100 chỉ số, 
song khi tính toán, người ta vẫn quy về 
3 chỉ số cơ bản (điều kiện sống, năng lực 
sinh thể và năng lực tinh thần), phản 
ánh 3 mặt cơ bản của sự phát triển con 
người. Các chỉ số khác, trên thực tế, chỉ 
là bổ sung nhằm làm rõ những khía 
cạnh, những sắc thái khác nhau của 3 
chỉ số cơ bản đó.  

- Các chỉ số HDI có giá trị từ 0 (thấp 
nhất) đến 1 (cao nhất). Với các Báo cáo 
tính đến năm 2009, chỉ số giáo dục được 
coi là có giá trị bằng 1 khi 100% người 
lớn (trên 15 tuổi) biết đọc, biết viết; 
bằng 0 khi 0% người lớn (trên 15 tuổi) 
biết đọc, biết viết. Chỉ số tuổi thọ được 
coi là có giá trị bằng 1 khi tuổi thọ bình 
quân là 85 tuổi; bằng 0 khi tuổi thọ bình 
quân chỉ đạt 25 tuổi. Chỉ số kinh tế 
được coi là có giá trị bằng 1 khi GDP 
bình quân đầu người đạt 40.000 USD 
(tính theo sức mua ngang giá - PPP); 
bằng 0 khi GDP bình quân đầu người 
chỉ đạt 100 USD (tính theo PPP).  
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Khi đo bằng khoảng cách từ 0 đến 1, 
mỗi nước sẽ thấy được tiến bộ của mình 
so với các năm trước và so với giá trị lý 
tưởng là 1. Vị trí xếp hạng của mỗi nước 
trong bảng những nước được tính HDI 
cho phép mỗi nước thấy được tiến bộ mà 
mình đã đạt so với các nước khác. Hai 
đại lượng này (độ chênh lệch HDI giữa 
các nước và khoảng cách giữa chỉ số mà 
mỗi nước đã đạt được so với chỉ số lý 
tưởng) chính là căn cứ rất cụ thể cho 
phép mỗi nước hình dung được cái đích 
(tương đối) của sự tiến bộ còn ở phía 
trước bao xa.  

e. Tuy nhiên, chỉ số HDI không phải 
là không có mặt trái của nó. Với tính 
khái quát và phép quy giản để tìm ra 
các đại lượng tương đối phản ánh đời 
sống vật chất, năng lực sinh thể và 
năng lực tinh thần của cư dân, bộ công 
cụ HDI có thể che giấu những hạn chế 
trong phát triển kinh tế, những yếu 
kém trong chất lượng giáo dục, những 
tiêu cực trong thực trạng trật tự an toàn 
xã hội, những hiện tượng tham nhũng 
trong bộ máy công quyền, hay những 
bất ổn trong đảm bảo an toàn giao 
thông công cộng...  

Chỉ số phát triển con người HDI với 
tính hợp lý đáng kể của nó là bộ công cụ 
nghiên cứu khá hữu hiệu về phát triển 
con người được cộng đồng thế giới chấp 
nhận. Theo chỉ số này, sự phát triển con 
người Việt Nam đã đạt được những kết 
quả rất khả quan và đó là cơ sở hiện 
thực để con người Việt Nam phát triển 
hơn nữa. Tuy nhiên, đối với nhà nghiên 
cứu và hoạch định chính sách xã hội, sự 
tỉnh táo nhất định là điều cần phải có, 
vì bộ công cụ HDI có thể che giấu những 
khiếm khuyết của sự phát triển con 
người trong thực tế. 
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